Trường Tiểu học Thượng Quận


TUẦN 5:                                                                 Ngày soạn: 25 / 9 / 2017.
                                                                                 Ngày  dạy: Thứ hai ngày 2/10 / 2017
Tiết 3+4:                                            tập đọc - kể chuyện
          người lính dũng cảm ( 2 tiết )
I. mục đích, yêu cầu:  
  -  + Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : loạt đạn, hạ lệnh, nứa tép,...Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

     + Biết kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

  -  + Hiểu các từ ngữ : nứa tép, ô quả trám,thủ lĩnh,...

     + Hiểu ý nghĩa : khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa lỗi; người dám nhận lỗi và sửa lỗi mới là người dũng cảm.

- Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân ; ra quyết định ; đảm nhận trách nhiệm.

- GD HS khi mắc lỗi tự giác nhận lỗi và sửa lỗi. HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, tránh những việc làm gây tác hại đến những cảnh vật xung quanh.

II. chuẩn bị:

  - Tranh minh hoạ truyện trong SGK. Bảng phụ  viết câu cần HD HS đọc.

  - Trình bày ý kiến cá nhân ; Thảo luận nhóm.

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:

    - 2 HS đọc bài Ông ngoại và trả lời câu hỏi về nội dung  bài.

    - HS, GV nhận xét, đánh giá .

2. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: GV giới thiệu chủ điểm Tới trường. HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.

 b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc mẫu toàn bài.

 - HD HS  luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ khó:

  + Luyện đọc câu: 

HS tiếp nối nhau đọc từng câu.  HS phát hiện từ đọc sai. GV chỉnh sửa cho HS rồi luyện đọc tiếp.

  + Luyện đọc đoạn : HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn kết hợp đọc câu văn dài ở bảng phụ và giải nghĩa từ khó (HS có thể đặt câu  với các từ: thủ lĩnh, quả quyết).

* HĐ2: HD HS tìm hiểu bài
 - GV tổ chức cho HS đọc thầm, đọc thành tiếng từng đoạn, trao đổi thảo luận các câu hỏi liên quan đến nội dung của đoạn đó.

   + Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò chơi gì ?  ở đâu ? 

   + Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào ? 

   + Việc leo trèo của các bạn đã gây ra hậu quả gì ? 

   + Thầy giáo mong chờ điều gì ở HS trong lớp ? 

   + Ai là  “người lính dũng cảm” trong truyện này ? Vì sao ? 

=> GV chốt  lại: Khi mắc lỗi phải dám nhận lỗi và sửa lỗi; người dám nhận lỗi và sửa lỗi mới là người dũng cảm.

* HĐ3: Luyện đọc lại.

    -  GV cho 1 HS đọc mẫu đoạn 4 trong bài.

    -  4, 5 em HS thi đọc đoạn văn.

    - Một tốp 4 HS tự phân các vai (người dẫn chuyện, viên tướng, chú lính nhỏ, thầy giáo) đọc lại truyện theo vai

  - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn cá nhân đọc hay nhất.

* HĐ4: Kể chuyện.

  - GV nêu nhiệm vụ : dựa vào trí nhớ và 4 tranh minh hoạ 4 đoạn của câu chuyện trong SGK,  tập kể lại từng đoạn của câu chuyện (HS có thể kể cả truyện).

  - HD HS kể chuyện:

   + HS quan sát lần lượt 4 tranh minh hoạ trong SGK (nhận ra : chú lính nhỏ mặc áo xanh nhạt, viên tướng mặc áo xanh sẫm).

    + Từng cặp HS tập kể.

    + HS  tiếp nối nhau kể từng đoạn trước lớp. 

    + HS, GV nhận xét nhanh về nội dung, diễn đạt, cách thể hiện. 

    + 1, 2 HS  có thể  kể toàn bộ câu chuyện.

    + Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn kể tốt nhất tuyên dương, cho điểm HS.

3. Củng cố, dặn dò:

  - Câu chuyện trên giúp em hiểu ra điều gì ? Cho HS liên hệ bản thân.

  - GV nhấn mạnh nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.


Sáng                                                                        Ngày soạn: 26 / 9 / 2017.
                                                                                 Ngày  dạy: Thứ ba ngày 3/10 / 2017
Tiết 1:                                                          Tập đọc 
                                                      cuộc họp của chữ viết

I . MỤC đích, yêu cầu: 

  - Đọc đúng : chú lính, lấm tấm, từ nay, dõng dạc,.... Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu,đọc đúng các kiểu câu; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

  - Hiểu tầm quan trọng của dấu chấm nói riêng và câu nói chung. Hiểu cách tổ chức một cuộc họp.

  - Giáo dục HS có ý thức trong khi đọc.

II. Chuẩn bị:   

  - Bảng phụ viết sẵn khổ thơ cần HD HS luyện đọc và HTL.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

    - 4 HS tiếp nối nhau kể lại 4 đoạn của chuyện “Người lính dũng cảm” và trả lời các câu hỏi về nội dung các đoạn.

    - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài: 
                             b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GV đọc mẫu bài đọc.

 - HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ khó.

  + Luyện đọc  từng câu : HS  nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài, HS phát hiện  từ đọc sai, GVchỉnh sửa rồi cho HS rồi đọc tiếp.

  + Luyện đọc từng đoạn : HS đọc nối tiếp nhau đọc từng đoạn, GV kết hợp  HD đọc đúng các kiểu câu  ở bảng phụ : 

  "- Thưa các bạn!// Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.// Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu.// Có đoạn văn / em viết thế này ://" Chú lính bước vào đầu chú.//Đội chiếc mũ sắt dưới chân.// Đi đôi giầy da trên lấm tấm mồ hôi.'//'         

* HĐ2: Tìm hiểu bài
 -GVcho HS đọc thành tiếng từng đoạn, cả bài, trao đổi thảo luận về nội dung bài theo các câu hỏi:

 +  Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ? 

 + Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng ? 

 + Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến cuộc họp ?

 - HS trả lời, GV chốt lại những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp.

* HĐ3 : Luyện đọc lại   

 - GV mời một vài nhóm HS, mỗi nhóm 4 em tự phân các vai (người dẫn chuyện bác Chữ A, đám đông, Dấu chấm) đọc lại truyện.

 - GV HD các em đọc đúng, đọc hay.

 - Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh vai trò của dấu chấm câu.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS đọc tốt. - Dặn dò  đọc lại bài văn.

Tiết 2:                                                   Chính tả  (n-v)   
                                                         người lính dũng cảm

I . MỤC đích, yêu cầu: 

  - Nghe-viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

  - Làm đúng bài tập 2a. Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng (BT3).

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:  
  - Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên ở bài tập 3.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 
1. Kiểm tra bài cũ:  GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào nháp : loay hoay gió xoáy, hàng rào, giáo dục. GV nhận xét.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài : 
                            b) Các hoạt động :

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

· Hướng dẫn HS chuẩn bị :

  - GV đọc mẫu lần 1, 1 HS đọc lại. Cả lớp đọc thầm theo.

  - GV hướng dẫn HS nhận xét :

    + Đoạn văn trên có mấy câu ? 

    + Những chữ nào trong đoạn văn cần được viết hoa ? 

    + Lời các nhân vật được đánh dấu bằng những dấu gì ? 

  - HS viết một số chữ khó vào bảng con : quả quyết, vườn trường, sững lại,...

· GV đọc cho HSviết bài vào vở 
   GVđọc thong thả từng câu, mỗi câu đọc 2 đến 3 lần kết hợp theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, chữ viết của HS..

· Chấm, chữa bài:

  - HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

  - GV chấm một số bài.

  - GV nhận xét bài viết của HS về nội dung, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài tập, GV chọn cho HS làm phần a) vào VBT Tiếng Việt in. 1 HS lên bảng lớp làm bài tập.
  - HS cùng GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
  - 2 HS đọc lại kết quả bài làm đúng.
  - Củng cố về cách viết các phụ âm đầu n/l. 
Bài 3: - GV treo bảng phụ, 1 HS  nêu yêu cầu bài .
  - GV giúp HS nắm vững yêu cầu của BT.

  - 1 HS làm mẫu : ngh (en -nê giê hát)

  - HS làm bài vào VBT.1 HS làm trên bảng phụ.

  - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  - HS nhìn bảng lớp đọc 9 chữ và tên chữ đã điền đầy đủ.

3. Củng cố, dặn dò: 

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, nhắc nhở HS khắc phục những thiếu sót về tư thế ngồi viết, chữ viết, cách giữ gìn vở sạch, đẹp,...

  - Dặn dò HS về nhà học thuộc lòng theo đúng thứ tự 28 tên chữ.


  Tiết 3:                                                  Toán
                                      Tiết 21:  nhân số có hai chữ số với số
                                          có một chữ số (nhớ một lần)
I. mục đích, yêu cầu:

  - Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).

  - Vận dụng vào giải  các bài tập  thành thạo, chính xác.

  - HS tích cực, tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị:  GVphấn màu.

III. các hoạt động dạy-  học:

1. Kiểm tra bài cũ:     - 2HS lên bảng làm bài. Tính:  34 x 2 và 23 x 3.
                                     - HS, GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Giới thiệu nhân số có hai chữ số với số có một chữ 

  - GV nêu và viết phép nhân lên bảng :  26  x 3 = ?
  - Gọi 1 HS lên bảng đặt tính:
                         26

                       x

                           3

 - HD HS tính (nhân từ phải sang trái): 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1; 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Vậy  26 x 3 = 78.

 - 2, 3 HS nêu lại cách nhân.

 - GV chuẩn xác  kiến thức.

 - Làm tương tự với phép nhân 54 x 6 = ?

* HĐ2: Thực hành
Bài 1: - HS nêu yêu cầu BT. GV cho HS làm cột 1, 2, 4.                                    
 - HS làm bài vở. 3 HS làm trên bảng lớp.

 - HS, GV chữa bài, củng cố cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.

Bài 2: - HS đọc bài toán .GV cho HS tóm tắt bài toán.

 - HS làm bài  vào vở. 1 HS làm trên bảng.

 - HS, GV nhận xét chữa bài.

      - Củng cố cách  giải bài toán có phép nhân.

Bài 3:  - HS xác định yêu cầu bài. 2 HS nêu cách làm.
 - HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp.

 - HS, GV nhận xét chữa bài.

 - Củng cố về cách tìm số bị chia chưa biết.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV hỏi HS: Muốn nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ta làm thế nào ?

 - GV nhận xét về ý thức HS. Dặn dò xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


 Chiều Tiết 1:                                                  Toán
                                                            tiết 22 :  luyện tập 
I . MỤC đích, yêu cầu : 

  - Biết nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ). Biết xem đồng hồ chính xác đến 5 phút. Biết nối 2 phép nhân có kết quả bằng nhau.

  - Rèn kĩ năng  làm tính, giải toán  và xem đồng hồ nhanh, chính xác.

  - HS  tự tin, hứng thú học tập môn Toán. 

II. Chuẩn bị :  - Bảng phụ vẽ mẫu BT5.
iII . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

   - HS giải bài 3 (tr 22). 

   - HS, GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:
                            b) Các hoạt động:

Bài 1:   - HS đọc yêu cầu bài .

  - 1 HS nêu cách  tính 1 phép tính đầu.

  - 2 HS làm trên bảng lớp, cả lớp làm vào vở.

  - HS, GV NX chữa bài.

  - Củng cố  cách nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ).

Bài 2:  - HS đọc yêu cầu bài và làm  phần a, b. 
  - Cho HS làm làm vào vở + 3 HS làm bảng lớp.

  - HS, GV nhận xét chữa bài.

  - Củng cố cách đặt tính, cách tính.  

Bài 3:  - HS đọc bài toán. HS tóm tắt bài toán.
  - Cả lớp làm bài giải vào vở.

  - 1 HS  làm trên bảng lớp.

  - HS, GV nhận xét chữa.

  - Rèn KN giải  bài toán có phép nhân.

Bài 4: - HS nêu yêu cầu bài.
  - Cho HS cả lớp sử dụng mô hình mặt đồng hồ để quay kim đồng hồ theo nội dung bài tập.

 - GV nhận xét chữa bài, rèn kĩ năng xem đồng hồ.

Bài 5: (Nếu còn thời gian)

 - GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập.

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS nối phép nhân ở dòng trên với phép nhân thích hợp ở dòng dưới.

 - Nhận xét chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV khắc sâu kiến thức bài.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn dò HS về xem lại bài.


Tiết 2                                                                   ToáN*
 luyện tập về nhân số có hai chữ số

 với số có một chữ số (nhớ một lần)

I. Mục đích, yêu cầu : 
 - Củng cố cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần).
 - Rèn kỹ  làm tính, giải toán nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. Chuẩn bị :    Vở Btt in.

II. Các hoạt động dạy-  học :

* HĐ1: H​ướng dẫn HS làm các bài tập
   GV yêu cầu HS mở vở BTT in tự làm các bài tập tr 27.

Bài 1: - HS xác định yêu cầu bài.
  - Cho cả lớp làm bài vào vở BT.

  - 2 HS làm trên bảng, nhận xét, chữa bài. 2, 3 HS nói lại cách đặt tính, cách tính của một vài phép tính trên bảng.

  - Củng cố về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ 1 lần).

Bài 2: - HS đọc bài toán.
  - GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

  - HS  làm bài vào vở BT, GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - HS, GV chữa bài, rèn kĩ năng giải toán có phép nhân.

Bài 3:- HS xác định yêu cầu bài.
  - Cho HS làm bài vào vở + 2 HS làm trên bảng. 

  - Chữa bài, củng cố về tìm số bị chia chư​a biết.

Bài 4: (Nếu còn thời gian)

  - Củng cố về xem đồng hồ.

3, Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần).
 - NX tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập.

 - Dặn dò HS  xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 

Tiết 3:                                                     Tập đọc*
                                                 Ôn tập , mùa thu của em

I. mục đích, yêu cầu:

- HS được ôn đọc các bài tập trong tuần, rèn kĩ năng đọc đúng, lưu loát, rõ ràng biêt đọc diễn cảm phân biệt lời dẫn chuyện với lời các nhân vật (chú lính nhỏ, viên tướng, thầy giáo) trong bài.

-  Đọc trôi chảy toàn bài Mùa thu của em ,đọc đúng : lá sen, r​ước đèn, hội rằm, lật trang vở. Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ. 

 - Hiểu từ ngữ : cốm, chị Hằng. Hiểu tình cảm yêu mẹ yêu mến của bạn nhỏ với vẻ đẹp của mùa thu- mùa bắt đầu năm học. Học thuộc lòng bài thơ.

 - Giáo dục HS yêu thích mùa thu.

II. chuẩn bị : Bảng phụ viết đoạn thơ cần HD HS luyện đọc.

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:

  - 2 HS đọc lại bài:  “Ng​ười lính dũng cảm” và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài.

  - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động: 

*HĐ 1: Ôn tập :

- HS nêu bài tập đọc  đã học trong tuần.

- GV cho HS luyện đọc lại bài theo cách phân vai bài : " Ngưòi lính dũng cảm" kết hợp với trả lời câu hỏi nội dung bài.

- GVchú ý uốn nắn cho HS phát âm đúng các từ dễ lẫn , đúng tốc độ với giọng người dẫn chuyện:  gọn rõ, nhanh. , giọng viên tướng: tự tin ra lệnh,  giọng chú lính nhỏ rụt rè, bối rối,  giọng thầy giáo lúc nghiêm khắc, lúc dịu dàng, buồn bã.

- HS thi đọc giữa các nhóm.

- HS thi kể lại câu chuyện 

- Qua bài học này em nên học tập ai, vì sao? .

* HĐ 2: Luyện đọc bài : Mùa thu của em.
  - GV đọc mẫu toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó:

      + Luyện đọc từng dòng thơ: HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ, HS phát hiện từ đọc sai GV chỉnh sửa cho HS rồi luyện đọc tiếp.

      + Luyện đọc từng khổ thơ:

            . HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ và giải nghĩa từ khó : cốm, chị Hằng.

            .  Cả lớp đọc ĐT cả bài.

* HĐ: Tìm hiểu bài

  - HS đọc thầm, thành tiếng từng khổ thơ, trao đổi thảo luận các câu hỏi liên quan đến nội dung của khổ thơ đó.

         + Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu ? 

         + Những hình ảnh nào gợi ra các hoạt động của HS vào mùa thu ? 

         + Hãy tìm những hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1 ? 

* HĐ3: Học thuộc lòng bài thơ

  - GV HD HS học thuộc tại lớp từng khổ, cả bài thơ.

  - HS thi học thuộc lòng bài thơ với các hình thức nâng cao dần.

  - HS, GV bình chọn bạn đọc thuộc, đúng, hay.

3. Củng cố, dặn dò:

  - 1 HS đọc lại cả bài thơ.

  - GV nhắc lại nội dung bài.

  - Nhận xét tiết học, tuyên d​ương học sinh đọc tốt.

  - Dặn dò HS  học thuộc bài thơ. 

 
                                                                                  Ngày soạn: 27/ 9 / 2017.
                                                                                  Ngày  dạy: Thứ tư ngày 4 / 10 / 2017
Tiết 1:                                                       toán

                                                   Tiết 23 :  bảng chia 6 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - B​ước đầu thuộc bảng chia 6.

 - Vận dụng trong giải toán có lời văn (có một phép chia 6) một cách chính xác.

 - HS tự giác trong học tập.

II. chuẩn bị:  Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn
III. các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:    3HS đọc thuộc bảng nhân 6. GV nhận xét.

2. Bài mới:                 a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS lập bảng chia 6

 - GV hướng dẫn HS dùng các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn để lập lại các công thức của bảng nhân rồi chuyển từ bảng nhân thành bảng chia.

 - Cho HS lấy 1 tấm bìa (có 6 chấm tròn), GV hỏi : “6 lấy 1 lần bằng mấy ? ”, GV viết  bảng : 6 x 1 = 6. GV chỉ vào tấm bìa có 6 chấm tròn và hỏi “ lấy 6 (chấm tròn)  chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 6 (chấm tròn) thì đ​ược mấy nhóm ?, GV viết lên bảng :

 6 : 6 = 1; chỉ vào phép nhân và phép chia ở trên bảng gọi HS đọc.

 - Cho HS lấy hai tấm bìa (mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn), GV hỏi :“ 6 lấy 2 lần bằng mấy ?”, GV viết 6 x 2 = 12. GV chỉ vào 2 tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn và hỏi : “ lấy 12 (chấm tròn)  chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 6 (chấm tròn) thì đ​ược mấy nhóm ?, GV viết : 12 : 6 = 2; chỉ vào phép nhân và phép chia ở trên bảng gọi HS đọc.

 - Làm t​ương tự với các công thức còn lại để hoàn thiện bảng chia 6.

 - HS đọc nhiều lần bảng chia 6. HS đọc thuộc lòng bảng chia 6.

* HĐ2: Thực hành

Bài 1: - HS nêu yêu cầu BT.
 - HS nêu miệng kết quả từng phép tính.

 - Chữa bài, nhận xét, bổ sung.

 - Củng cố bảng chia 6.

Bài 2:  - HS nêu yêu cầu BT.

 - Cách tiến hành tư​ơng tự như​ bài tập 1.

 - Củng cố mối quan hệ giữa nhân với chia.

Bài 3:- HS nêu yêu cầu BT.

 - 1HS nêu miệng phần tóm tắt và nêu cách làm.

 - HS làm bài rồi chữa. 

 - Củng cố cách giải toán có phép chia 6.

Bài 4:  (Nếu còn thời gian) 

 - HS tự đọc bài toán, nêu tóm tắt rồi trình bày bài giải.

 - Chữa bài, nhận xét, bổ sung (nếu cần).

                                                       Bài giải

                                             Số đoạn dây có là :

                                               48 : 6 = 8 (đoạn)

                                                          Đáp số : 8 đoạn dây.

3. Củng cố, dặn dò:

 - HS đọc bảng chia 6.

 - GV nhận xét tiết học.

 - Dặn dò HS học thuộc bảng chia 6. 


Tiết 2:                                                      Đạo Đức
                                  Bài 3: tự làm lấy việc của mình ( T. 1 )

I. mục đích yêu cầu: 
- Hiểu đ​ược: Thế nào là tự làm lấy việc của mình và ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình.

- Kể đ​ược một số việc mà HS lớp 3 có thể tự làm lấy, nêu đ​ược ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình.

- Các KNS đ​ược GD trong bài: KN t​ư duy phê phán ( biết phê phán đánh giá những thái độ, việc làm thể hiện sự ỷ lại, không chịu tự làm lấy việc của mình ); KN ra quyết định phù hợp trong các tình huống thể hiện ý thức tự làm lấy việc của mình; KN lập KH tự làm lấy việc của mình.

- Biết tự làm lấy những việc của mình ở nhà, ở trư​ờng. Có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình.

II. Chuẩn bị:

- Phiếu học tập.

- Vở BT Đạo đức 3.

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm; đóng vai xử lí tình huống.
III. Các hoat động dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- GV hỏi HS: Thế nào là giữ lời hứa ? Vì sao phải giữ lời hứa ?

2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:

                             b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Xử lí tình huống.

Mục tiêu: HS biết đ​​ược một biểu hiện cụ thể của việc tự làm lấy việc của mình.

Cách tiến hành:
- GV nêu tình huống sau đó cho HS tìm cách giải quyết:

+ Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi mà vẫn ch​ưa giải đ​ược. Thấy vậy, An đ​ưa bài đã giải sẵn cho bạn chép.

+ Nếu là Đại, em sẽ làm gì khi đó ? Vì sao ? 

- Một số HS nêu cách giải quyết của mình.

- HS thảo luận, phân tích và lựa chọn cách ứng xử đúng: Đại cần tự làm bài mà không nên chép của bạn vì đó là nhiệm vụ của Đại.

- GVKL: Trong cuộc sống, ai cũng có công việc của mình và mỗi ng​ười cần phải tự làm lấy việc của mình.

* HĐ 2: Thảo luận nhóm.

Mục tiêu: HS hiểu đ​​ược nh​ư thế nào là tự làm lấy việc của mình và tại sao cần phải tự làm lấy việc của mình.

Cách tiến hành:

- GV phát phiếu học tập và yêu cầu các nhóm HS thảo luận những ND sau:

          Điền những từ: tiến bộ, bản thân, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:

a) Tự làm lấy việc của mình là ... làm lấy công việc của ... mà không ... vào ng​ười khác.

b) Tự làm lấy công việc của mình giúp cho em mau ... và không... ng​ười khác.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày tr​ước lớp, các nhóm khác có thể bổ sung, tranh luận.

- GV kết luận:

+ Tự làm lấy việc của mình là cố gắng làm lấy công việc của bản thân mà không dựa dẫm vào ng​ười khác.

+ Tự làm lấy việc của mình giúp em mau tiến bộ và không làm phiền ng​ười khác.

* HĐ 3: Xử lí tình huống.
Mục tiêu : HS có kĩ năng giải quyết tình huống liên quan đến việc tự làm lấy việc của mình.
Cách tiến hành :

- GV nêu tình huống (trong phiếu học tập) cho HS xử lí: Khi Việt đang cắt hoa cho em chơi thì Dũng đến. Dũng bảo Việt:

          - Tớ khéo tay, cậu để tớ cắt cho. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ.

          Nếu em là Việt, em có đồng ý với đề nghị của Dũng không ? Vì sao ?

- HS suy nghĩ cách giải quyết.

- Một vài em nêu cách xử lí của mình, HS cả lớp có thể tranh luận, nêu cách giải quyết khác.

- GVKL:  Đề nghị của Dũng là sai. Hai bạn cần tự làm lấy việc của mình.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu kiến thức bài học.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS tự làm lấy công việc của mình ở trư​ờng, ở nhà, S​ưu tầm những mẩu chuyện, tấm g​ương, ... về việc tự làm lấy công việc của mình. 


Tiết 3:        :                                                        Tập viết
                                                                           ôn chữ hoa c
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố cách viết chữ hoa C (1 dòng Ch), V, A (1 dòng); viết đúng tên riêng Chu Văn An (1 dòng) và câu ứng dụng : Chim khôn ,dễ nghe (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng,

 t​ương đối đều nét và thẳng hàng ; biết nối nét giữa chữ viết hoa với  chữ viết
 th​ường trong chữ ghi tiếng.

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - Có ý thức giữ gìn VSCĐ.

II. chuẩn bị:  Mẫu chữ hoa C, V, A. Tên riêng: Chu Văn An
III. các hoạt động dạy- học;
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa

+ 1 HS  tìm trong bài những chữ  viết hoa (Ch, V, A).

+ HS nhắc lại cách viết chữ hoa C
+ GV vừa viết mẫu, vừa nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa Ch, V, A

+ Nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng

+ 1 HS  đọc từ ứng dụng: Chu Văn An

  + GV giới thiệu : Chu Văn An là một nhà giáo nổi tiếng đời Trần (sinh 1292, mất 1370). Ông có nhiều học trò giỏi,  nhiều người sau này trở thành nhân tài của đất nước.

+ HS tập viết từ  Chu Văn An . GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng

+ HS  đọc câu ứng dụng : Chim khôn ,... dễ nghe

+ GV giúp HS hiểu lời khuyên của câu tục ngữ : con người phải biết nói năng dịu dàng, lịch sự.

+ HS tập viết trên bảng con các chữ : Chim, Ng​ười.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số bài để chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3- Củng cố- Dặn dò
- Nhắc lại cách viết chữ hoa C.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn dò HS học thuộc câu ứng dụng.

                                                
  Tiết 4:                                            tự nhiên - xã hội
                                                        Phòng bệnh tim mạch
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Kể tên 1 số bệnh về tim mạch. Biết đ​ược tác hại và cách đề phòng bệnh thấp tim ở trẻ em.

 - Nêu đ​ược sự nguy hiểm và nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim ở trẻ em. .

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích và xử lí thông thông tin về bệnh tim mạch thường gặp ở trẻ em. Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm của bản thân trong việc đề phòng bệnh thấp tim.

 - HS có ý thức đề phòng bệnh thấp tim.

II. chuẩn bị:   - Các hình trong SGK trang 20, 21.
 - Động não,thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, đóng vai.
III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ: Nêu một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tuần hoàn. 
2.Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: Động não

Mục tiêu: Kể đ​ược tên một vài bệnh về tim mạch

Cách tiến hành:

 GV y/c  mỗi HS kể một bệnh tim mạch mà em biết, HS có thể kể nhiều hơn một bệnh mà em biết.

 VD : bệnh thấp tim, bệnh huyết áp cao, bệnh xơ vữa động mạch, bệnh nhồi máu cơ tim,...

 - GV giới thiệu để các em biết đ​ược bệnh tim mạch trên nh​ưng nguy hiểm đối với trẻ em, đó là bệnh thấp tim.

* HĐ2: Đóng vai
Mục tiêu : Nêu đ​ược sự nguy hiểm và nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim ở trẻ em.

Cách tiến hành: 

 - Yêu cầu HS  quan sát các hình 1, 2, 3 trong SGK trang 20 và đọc các hỏi và đáp của từng nhân vật trong các hình.

 - Sau khi đã nghiên cứu cá nhân, GV yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi sau :

   + ở lứa tuổi nào hay bị bệnh thấp tim ?

   + Bệnh thấp tim nguy hiểm như​ thế nào ?

   + Nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim là gì ?

 - Tiếp theo, nhóm tr​ưởng yêu cầu các bạn trong nhóm tập đóng vai HS và vai bác sĩ để hỏi và trả lời về bệnh thấp tim.

 - GV đi tới các nhóm giúp đỡ và khuyến khích HS  sau khi đã hiểu bài có thể nói tự do mà không lệ thuộc vào lời nói của các nhân vật trong SGK thì càng tốt. 

 - Các nhóm xung phong đóng vai dựa theo các nhân vật trong các hình 1, 2, 3 SGK trang 20.

 - Các HS khác nhận xét xem nhóm nào sáng tạo và qua lời thoại nêu đ​ược sự nguy hiểm và nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim.

=> GVKL: SGV trang 40.

* HĐ3: Thảo luận nhóm

Mục tiêu : Kể đ​ược một số cách đề phòng bệnh thấp tim. Có ý thức đề phòng bệnh thấp tim.

 Cách tiến hành: 

 -  Bước 1: Làm việc theo cặp : HS quan sát hình 4, 5, 6 SGK trang 21, chỉ vào từng hình và nói với nhau về nội dung và ý nghĩa của các việc làm trong từng hình đối với việc phòng bệnh thấp tim.

 -  Bước 2: Gọi một số HS trình bày kết quả làm việc theo cặp.

=>GVKL : SGV trang 41. 

 3. Củng cố, Dặn dò : 
 - HS nhắc lại nguyên nhân và cách đề phòng  bệnh thấp tim.

 - GV nhận xét tiết học. 

 - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học. 


Sáng                                                                         Ngày soạn: 28 / 9 / 2017
                                                                                Ngày  dạy: Thứ năm ngày  5 / 10 / 2017
Tiết 1:                                             luyện từ và câu
                                                                 So sánh. 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nắm đ​ược một kiểu so sánh mới : so sánh hơn kém (BT1). Nêu đ​ược các từ so sánh trong các khổ thơ (BT2). Biết thêm từ so sánh vào những câu chư​a có từ so sánh (BT3, BT4).

 - Rèn kĩ năng xác định hình ảnh so sánh, từ so sánh trong câu văn, câu thơ một cách chính xác. 

 - HS tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị: Bảng phụ viết khổ thơ BT3, bảng lớp viết 3 khổ thơ BT1.
III. các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:

     HS nêu biện pháp tu từ so sánh mà em đã đ​ược học.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 
 Bài 1 - HS  nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 - GV HD HS làm mẫu câu thơ thứ nhất trong phần a)

      VD : Cháu khoẻ hơn ông nhiều!

 - Yêu cầu HS chỉ ra hai sự vật đ​ược nói trong câu thơ (cháu và ông)

 - GV HD để các em thấy đ​ược hai sự vật đó đ​ược so sánh với nhau

 - HS trao đổi theo cặp.

 - GV gọi 3 HS lên bảng (gạch d​ưới những hình ảnh so sánh trong từng khổ thơ). 

 - Cả lớp làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - Cả lớp và GV nhận xét. GV chốt lại lời giải đúng.

 - GV giới thiệu cho HS biết về kiểu so sánh mới : so sánh hơn kém. Sau đó GV giúp HS phân biệt 2 kiểu so sánh : so sánh ngang bằng và so sánh hơn kém.

 - Củng cố về biện pháp tu từ so sánh.
Bài 2 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.
 - HSG nhắc lại các từ so sánh ngang bằng đã đ​ược học.

 - Cả lớp làm bài (HS có thể trao đổi theo cặp).

 - Cả lớp và GV nhận xét. GV chốt lại lời giải đúng : 

Câu a) hơn - là - là;            Câu b) hơn              Câu c) chẳng bằng, là
 - HS nhắc lại một số từ chỉ sự so sánh.

 - Củng cố về từ chỉ sự so sánh.

 Bài 3  - HS  nêu yêu cầu BT, tìm sự vật trong BT.

 - GV treo bảng phụ, gọi 1 HS lên bảng gạch d​ưới những sự vật đ​ược so sánh với nhau.

 - D​ưới lớp làm bài vào vở rồi chữa. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 - Củng cố cách tìm hình ảnh so sánh trong khổ thơ.

Bài 4 - HS  nêu yêu cầu BT.

 - HS nhắc lại các từ so sánh theo kiểu so sánh ngang bằng.

 - HS làm bài. HS viết 1 - 2 từ so sánh vào mỗi dấu gạch ngang. Hoặc HS có thể viết

 đ​ược tất cả các từ mà các em tìm đ​ược.

 - Chữa bài, nhận xét, bổ sung.

 - Củng cố cách viết từ so sánh vào câu ch​ưa có từ so sánh.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - GVnhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết 2:                                                Chính tả  (tc)
                                                             mùa thu của em

I . MỤC đích , yêu cầu: 

  - Chép và trình bày đúng bài CT.

  - Làm đúng bài tập điền tiếng có vần oam (BT 2 ; Làm đúng BT 3a.

  - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II . Chuẩn bị:  
- Bảng phụ viết nội dung BT2.

- Vở BTTV in.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: GV đọc cho 3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào nháp: hoa lựu, đỏ nắng, lũ bướm, lơ đãng. GV nhận xét.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài: 
                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: H​ướng dẫn nghe - viết

·  H​ướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc mẫu bài thơ trên bảng, 2 HS nhìn bảng đọc lại.

  - GV hư​ớng dẫn HS nhận xét chính tả:

  + Bài thơ viết theo thể thơ nào ?  

  + Tên bài viết ở vị trí nào ? 

  + Những chữ nào trong bài viết hoa ? 

  + Các chữ đầu câu viết thế nào ? 

   - HS viết một số chữ khó vào bảng con: trải chiếu, lim dim, luống rau hát ru,...

·  HS nhìn SGK chép bài vào vở.
     GV theo dõi, uốn nắn t​ư thế ngồi viết, chữ viết của HS.

· Chấm, chữa bài:

    - HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

    - GV chấm một số bài.

    - GV nhận xét bài viết của HS về nội dung, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ2: H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2:  - GV nêu yêu cầu của bài tập, cho HS làm vào VBT Tiếng Việt in. 1 HS lên bảng chữa bài.
  - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố về viết các vần khó - vần oam. 
Bài 3:   - GV chọn cho HS làm phần a.
    - GV giúp HS nắm vững yêu cầu của BT.

    - HS làm bài vào VBT. 1HS làm trên bảng lớp.

    - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: a) nắm - lắm - gạo nếp
  - Củng cố về cách viết các phụ âm đầu l/n. 
3. Củng cố, dặn dò: 
   - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp, nhắc nhở HS khắc phục những thiếu sót về t​ thế ngồi viết, chữ viết, cách giữ gìn vở sạch, đẹp,...

   - Dặn dò HS về nhà viết lại những chữ viết sai.


Tiết 3 :                                                  Toán

                                           Tiết 24 :   luyện tập 
I. mục đích, yêu cầu :
 - Biết nhân, chia trong phạm vi bảng nhân 6, bảng chia 6. Vận dụng trong giải toán có lời văn (có một phép chia 6). Biết xác định 1/6 của một hình đơn giản.

 - Rèn kỹ năng làm tính, giải toán đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị :  GVphấn màu. 

III. các hoạt động dạy-  học :
 1. Kiểm tra bài cũ:   - Gọi một vài HS đọc bảng nhân 6 và bảng chia 6.

                            - GV nêu một số phép chia cho 6 trong bảng, cho HS nêu miệng kết quả.
 2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố kiến thức cũ

  - GV gọi một số HS đọc bảng chia 6.

  - GV gọi HS nêu cách tìm 1/6 của 24 cm.             

  - GV chuẩn xác kiến thức.
* HĐ2 : Thực hành

Bài 1:- HS nêu yêu cầu BT.
   -  HS làm bài vở + 2 HS làm trên bảng lớp.

                  -  HS, GV nhận xét, chữa bài.

                  - Rèn kĩ  tính nhẩm nhanh.

Bài 2:- HS  đọc yêu cầu bài.
   - HS làm bài  vào vở (HS làm cột 1, 2, 3). 

   - 2 HS làm trên bảng lớp.   HS, GV nhận xét chữa bài.

        - Củng cố về bảng chia 6.

Bài 3  HS đọc bài toán.
   - HS tự tóm tắt bài toán rồi giải bài vào vở.   

   - 1 HS làm trên bảng lớp. GV nhận xét chữa.

   - Củng cố về giải toán có lời văn (có phép chia 6).

Bài 4:- HS đọc yêu cầu bài. cho HS quan sát hình vẽ.
  - GV gợi mở: Để nhận biết đã tô màu 1/6 hình nào, phải nhận ra được:

      + Hình nào đã chia thành 6 phần bằng nhau.

      + Hình đó có một trong các phần bằng nhau đã được tô màu.

   - Cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài. - HS, GV nhận xét chữa.

3. Củng cố, dặn dò:

   - GV khắc sâu KT.

   - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

   - Dặn dò  học thuộc bảng nhân 6, bảng chia 6, chuẩn bị bài sau.


Chiều  Tiết 1                                        tự nhiên xã hội
Hoạt động bài tiết nước tiểu

I. Mục đích yêu cầu
- Nêu được tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trên tranh vẽ hoặc mô hình. Biết 1 số việc làm có lợi, có hại cho cơ quan bài tiết nước tiểu.

- Nêu được chức năng của từng bộ phận đó.

- GD HS có ý thức trong học tập.

II. Chuẩn bị
- Hình trong SGK trang 22, 23.

III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ

- HS nêu tác hại và cách đề phòng bệnh thấp tim ở trẻ em. 

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài  

b. Các hoạt động

*HĐ1: Quan sát và thảo luận

Mục tiêu : Kể được tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.

Cách tiến hành : 

- GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát các hình 1 SGK - 22 và chỉ đâu là ống dẫn nước tiểu.
- GV treo hình cơ quan bài tiết nước tiểu phóng to lên bảng và yêu cầu vài HS lên chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.

=> KL: Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

*HĐ2: Thảo luận 

Mục tiêu: Nêu được chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu. Một số việc làm có lợi hoặc có hại cho cơ quan bài tiết nước tiểu.

Cách tiến hành:    

+ Bước 1: Làm việc các nhân.

- HS  quan sát hình 2 trang 23  SGK, đọc các câu hỏi và trả lời của các bạn trong hình 2.

+ Bước 2 : Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm tập đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi có liên quan đến chức năng của từng bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. 

   VD : + Nước tiểu được tạo ở đâu?

            + Trong nước tiểu có chất gì?

            + Nước tiểu được đưa xuống bóng đái bằng đường nào? 

            + Trước khi thải ra ngoài, nước tiểu được chứa ở đâu?

            + Nước tiểu được thải ra ngoài bằng đường nào?

            + Mỗi ngày, mỗi người thải ra ngoài bao nhiêu lít nước tiểu?

            + Nhịn đi tiểu là việc làm có lợi hay có hại cho sức khỏe?

            + Chúng ta nên uống khoảng mấy lít nước mỗi ngày?

+ Bước 3: Thảo luận cả lớp

- HS mỗi nhóm đặt một câu hỏi chỉ định các bạn mhóm khác trả lời. Ai đúng sẽ được đặt câu hỏi tiếp và chỉ định bạn khác trả lời.  

=> KL: SGV trang 43.  

3. Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau: VS cơ quan bài tiết nước tiểu.

 Tiết 2                                                        luyện từ và câu*
Luyện tập về So sánh.

I. Mục  đích,yêu cầu:

 - Củng cố về cách sử dụng biện pháp tu từ so sánh theo kiểu hơn kém, từ chỉ sự so sánh, biết cách điền thêm từ so sánh vào trong câu ch​ưa có từ so sánh.

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS chăm chỉ học tập.

II. Chuẩn bị :  Vở BTTV in.
III. Các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:    HS kể tên biện pháp tu từ so sánh đã học. GV nhận xét.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                           b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS làm trong vở BTTV in.

 - HS mở vở BTTV in trang 21- 22, rồi làm lần l​ượt từng bài.

 - GV theo dõi, giúp đỡ trong khi HS làm bài. 

Bài 1: - HS  nêu yêu cầu BT1 trang 21.
 - HS   nhắc lại cách tìm hình ảnh so sánh trong phần a).

 - HS làm bài vào vở rồi chữa.

 - Củng cố cách tìm hình ảnh so sánh.

 - GV nhấn mạnh về biện pháp tu từ so sánh trong bài là : so sánh ngang bằng và so sánh hơn kém.

Bài 2: - HS nêu yêu cầu BT2 trang 22.
 - HS   nhắc lại các từ chỉ sự so sánh có trong bài tập 1.

 - HS làm bài rồi chữa.

 - Củng cố cách sử dụng từ chỉ sự so sánh theo kiểu so sánh ngang bằng và so sánh hơn kém.

Bài 3: - HS  nêu yêu cầu BT3 trang 22.

 - HS  nhắc lại các sự vật đ​ược so sánh trong bài.

 - HS làm bài rồi chữa. Nhận xét, bổ sung.

 - Củng cố cách tìm hình ảnh so sánh.

Bài 4:- HS nêu yêu cầu BT4 trang 22.

 - HS  nhắc lại các từ chỉ sự so sánh đã đ​ược học.

 - HS  nhận biết xem trong bài tập này cần điền từ chỉ sự so sánh theo kiểu nào ?

 ( theo kiểu ngang bằng ).

 - HS  nhắc lại các từ chỉ sự so sánh ngang bằng : nh​ư, nh​ư là, tựa, tựa như​, là, như thể,..

 - HS làm bài rồi chữa. HS chỉ cần điền đ​ược 2 từ chỉ sự so sánh. HS nên điền hết các từ mà các em tìm đ​ược. Nhận xét, bổ sung.

 - Củng cố cách sử dụng các từ chỉ  sự so sánh trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét về tiết học.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết 3:                                              toán*
                           luyện tập về nhân số có hai chữ số 

                            với số có một chữ số (nhớ một lần)

i.  mục đích, yêu cầu :
  - Củng cố, khắc sâu về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số có nhớ một lần.

  - Rèn kĩ năng làm các bài tập đúng, nhanh.

  - HS chăm chỉ học tập.

ii. chuẩn bị :     HS vở BTT in.
iii.các hoạt động dạy- học :
* HĐ1: Củng cố về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (nhớ 1 lần)

          GV yêu cầu HS mở vở BTT in ra làm các bài tập tr 28.
Bài 1:   - HS đọc yêu cầu bài.
  - Cho HS làm bài vào vởBT, 2 HS làm trên bảng lớp.

  - Chữa bài, HS nói lại cách tính : nhân số có hai chữ số với số có một chữ số của một vài phép tính trên bảng.

Bài 2:  - HS đọc yêu cầu bài.
  - Cho HS làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

  - HS, GV nhận xét, chữa bài.

  - Củng cố cách đặt tính, cách tính.

Bài 3 :  - HS đọc bài toán.
  - HS tóm tắt bài toán.
  - Cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

  - Củng cố về giải toán có phép nhân.

Bài 4 ;   - HS đọc yêu cầu bài.
  - HS quan sát, đọc kĩ thời gian của từng đồng hồ rồi vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian
t​ương ứng.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  - HS có thể lấy mô hình mặt đồng hồ để quay kim đồng hồ theo nội dung bài tập.

Bài 5 :  - HS đọc yêu cầu bài.  Cho HS làm bài vào vở.
  - 2 HS lên bảng chữa bài.

  - GV chuẩn xác KT.

* HĐ 2: Gv hướng dẫn HS làm bài tập ( Em làm bài tập toán)

- GV cho HS mở  tuần 5 vở : Em làm bài tập toán.

- HS tự làm tiết 1, HS,GV nhận xét chữa bài.
3, Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số có nhớ một lần.

  - GV nhận xét về tinh thần, ý thức học tập của HS.   Dặn dò xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Sáng                              :                                      Ngày soạn: 29 / 9 / 2017.
                                                                       Ngày  dạy: Thứ sáu ngày 06 / 10/ 2017
Tiết 1                                                         tập làm văn

                                                                         ôn tập
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

   - Kể đ​ược một cách đơn giản về gia đình với một người bạn  mới quen theo gợi ý (BT1). Biết viết thành một đoạn văn ngắn kể về gia đình (BT2). 

  - Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc ; kĩ năng viết câu văn đủ nghĩa, đoạn văn ngắn gọn.

  - HS chăm chỉ học tập, yêu quý những người thân trong gia đình. 

II. chuẩn bị: 
III. các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài tập 1
- HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS nắm vững y/c của BT: Kể về gia đình mình cho một ng​ười bạn mới (mới đến lớp, mới quen...). HS nói 5 -7 câu giới thiệu về gia đình em.

  - HS kể về gia đình mình theo bàn, nhóm đôi theo các câu hỏi gợi ý sau:

     + Gia đình mình gồm có mấy người ?

     + Mỗi thành viên trong gia đình làm nghề gì ?

     + Gia đình mình sống như thế nào ?...

   - Đạị diện mỗi nhóm thi kể. Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những ng​ười kể tốt nhất : kể đúng yêu cầu bài, l​ưu loát, chân thật.

* HĐ2: Bài tập 2 

  - HS viết bài vào vở (HS viết 5 -7 câu).

  - GV thu chấm 1 số bài, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS làm tốt bài thực hành.

  - Dặn dò HS yêu quý những người thân trong gia đình.

Tiết 2                                               Thủ công
Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách gấp cắt dán ngôi sao năm cánh.

- Gấp cắt dán đ​ược ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật.

- Yêu thích sản phẩm gấp cắt dán.

II. Chuẩn bị:

- Mẫu lá cờ đỏ sao vàng.

- Giấy thủ công màu đỏ….

III. Các hoạt động:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới: 
a ,Giới thiệu bài 

- GV nêu yêu cầu tiết học.
b , Các hoạt động.
* HĐ1: HD học sinh quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và HD học sinh quan sát nhận xét:

+ Là cờ hình chữ hình chữ nhật, màu đỏ, trên có ngôi sao màu vàng.

+ Ngôi sao vàng có 5 cánh bằng nhau.

+ Ngôi sao đ​ược dán ở chính giữa HCN màu đỏ, một cánh của ngôi sao h​ướng thẳng lên trên.

- GV nêu câu hỏi liên hệ thực tế: Thư​ờng treo cờ vào dịp nào , ở đâu ?

* H§2: GV h­​íng dÉn mÉu:

- B​ước 1: Gấp giấy để gấp ngôi sao vàng 5 cánh.

+ Lấy giấy màu vàng, cắt một hình vuông có cạnh 8 «. GV h​ướng dẫn HS cách gấp.

- Bư​ớc 2: Cắt ngôi sao 5 cánh.

+ GV h​ướng dẫn đánh dấu trên hai cạnh dài của hình tam giác ngoài cùng.

+ Kể nối hai điểm thành đ​ường chéo. Dùng kéo cắt theo đ​ường chéo đó.

+ Mở hình mới cắt ra đ​ược ngôi sao 5 cánh.

- B​ước 3: Dán ngôi sao 5 cánh vào tờ giấy màu đỏ để đ​ược lá cờ đỏ sao vàng.

+ Cắt HCN có chiều dài 21 «, chiều rộng 14 «

+ Đánh dấu vị trí dán ngôi sao đúng điểm giữa HCN.

+ Bôi hồ và dán ngôi sao.

- 1-2 HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp.

3, Củng cố, dặn dò
- GV, HS cùng hệ thống bài.

- GV nhận xét tiết học.

Tiết 3 :                                                toán
Tiết 25 : tìm một trong các phần bằng nhau của một số

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  -  Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

  - Vận dụng  được để giải  bài toán  có lời văn một cách thành thạo, chính xác.

  -  HS tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị:   GV: 12 cái kẹo.
III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:    HS làm BT 3 trang 25.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                               b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn HS tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
 - GVnêu bài toán, HS  nhắc lại.

 - HS  trả lời : Làm thế nào để tìm 1/3 của 12 cái kẹo ?
 - GV dùng sơ đồ để minh hoạ.
 - Lấy 12 cái kẹo chia làm 3 phần bằng nhau.
 - Muốn tìm 1/4 của 12 cái kẹo ta làm thế nào? (Lấy 12 cái kẹo chia làm 4 phần bằng nhau).
* HĐ2 : Thực hành
Bài 1  - HS đọc bài toán.
 - GV HD HS trình bày bài.

  a)1/2 của 8 kg là  8 : 2 = 4(kg).

 - Các phần còn lại b, c, d yêu cầu HS tự làm vào vở.

 - Gọi 3 HS lên bảng chữa 3 phần. Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Bài 2:- HS đọc đề bài toán. BT cho biết gì ? Hỏi gì ?
- Yêu cầu HS tự giải vào vở.
- Gọi 1HS lên bảng chữa bài.

- Muốn biết cửa hàng đã bán bao nhiêu mét vải ta làm thế nào ? 
                      Lấy 40 : 5 = 8 (m)

 - Củng cố về giải toán có lời văn.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu về cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

  - Nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tập tốt. 
  - Dặn dò về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


  Tiết 4:                                             sinh hoạt 
                                                    sinh hoạt lớp
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.

- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.

+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.

+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.

b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.

+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.

- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*Hạn chế:………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng10.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.

+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.

                                                  An toàn giao thông
                                      bài  5:  con đư​​​ờng an toàn đến tr​ường
i. mục đích, yêu cầu:

 - HS biết tên đ​ường phố xq. Biết sắp xếp các đư​ờng phố này theo thứ tự ư​u tiên về mặt AT
 - HS biết các đặc điểm an toàn/ kém an toàn của đ​ường đi. Biết lựa chọn đ​ường đến trư​ờng an toàn nhất (nếu có điều kiện).

 - Có thói quen chỉ đi trên những con đ​ường an toàn.

ii. chuẩn bị:

GV : Tranh minh họa , Phiếu HT (HĐ1).

iii. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:  Theo em khi nào qua đ​ường thì an toàn?

2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: Đ​​​ường phố an toàn và kém an toàn

 - GV chia lớp thành nhiều nhóm, yêu cầu HS nêu tên một số đ​ường phố mà em biết, miêu tả một số đặc điểm chính.

 - Theo em đ​ường đó có an toàn hay nguy hiểm ? Tại sao ? 

 - Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm viết tên một đ​ường phố và thảo luận các đặc điểm đó đánh dấu “x” vào phiếu đ​ược phát. Những đ​ường phố nào có nhiều dấu “có” là an toàn, nhiều dấu “không” là kém an toàn (mẫu phiếu).

 - Các nhóm trình bày và nêu chú ý khi đi trên con đ​ường có đặc điểm không an toàn.

 -GV nhấn mạnh những đặc điểm con đ​ường an toàn và bổ sung những đặc điểm kém an.toàn
* HĐ2 :  Luyện tập tìm con đ​​​ường đi an toàn 
MT: Vận dụng đặc điểm con đ​​​ường an toàn và kém an toàn, quan sát và biết xử lí khi gặp
 tr​ường hợp không an toàn. 

Cách tiến hành:

  - Xem sơ đồ, tìm con đ​ường an toàn nhất : Cả lớp thảo luận phần luyện tập trong SGK (nêu lí do an toàn và kém an toàn).

 HS trình bày trên bảng (vẽ to sơ đồ). Giải thích vì sao chọn đ​ường A, không chọn đư​ờng B... 

=> Kết luận: Cần chọn con đ​ường an toàn khi đi đến tr​ường, con đ​ường ngắn có thể không phải là con đ​ường an toàn nhất.

* HĐ3: Lựa chọn con đ​ường an toàn khi đi học

Mục tiêu: HS tự đánh giá con đ​ường hàng ngày em đi học có đặc điểm an toàn hay ch​ưa an toàn ? Vì sao ?

Cách tiến hành: 

 - Yêu cầu 2- 3 HS giới thiệu con đ​ường từ nhà em đến tr​ường qua những đoạn đ​ường nào an toàn và đoạn nào chư​a an toàn. Các bạn cùng đi (gần nhà) có ý kiến bổ sung, nhận xét.

- GV phân tích ý đúng, ch​ưa đúng của HS khi các em nêu tình huống cụ thể (ở địa phư​ơng).

=> KL: GV nhắc lại: Con đ​ường an toàn có những đặc điểm gì ? Từ nhà đến trư​ờng em cần chú ý những điểm gì ?

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT. 

  - GV nhận xét về tinh thần, ý thức học tập của HS.

  - Nhắc nhở HS có ý thức lựa chọn con đ​ường đi để đảm bảo an toàn.


Chiều   Tiết 1:                                                 tập làm văn*
                                                                                     ôn tập

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

   - Củng cố kể về gia đình với một người bạn  mới quen theo gợi ý (BT1). Biết viết thành một đoạn văn ngắn kể về gia đình (BT2). 

  - Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc ; KN viết câu văn đủ nghĩa, đoạn văn ngắn gọn.

  - HS chăm chỉ học tập, yêu quý những người thân trong gia đình. 

II. chuẩn bị: 
III. các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Bài tập 1
- HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm.

- HS  xác định kĩ y/c của BT: Kể về gia đình mình cho một ng​ười bạn mới (mới đến lớp, mới quen...).HS luyện nói 5 -7 câu giới thiệu về gia đình em.

  - HS  luyện kể về gia đình mình theo bàn, nhóm đôi theo các câu hỏi gợi ý sau:

     + Gia đình mình gồm có mấy người ?

     + Mỗi thành viên trong gia đình làm nghề gì ?

     + Gia đình mình sống như thế nào ?...

   - Đạị diện mỗi nhóm thi kể. Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những ng​ười kể tốt nhất : kể đúng yêu cầu bài, l​ưu loát, chân thật.

* HĐ2: Bài tập 2 

  - HS viết bài vào vở (HS viết 5 -7 câu). GV theo dõi, giúp đỡ HS.

  - GV thu chấm 1 số bài, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS làm tốt bài thực hành.

  - Dặn dò HS yêu quý những người thân trong gia đình.

Tiết 2 :                                             luyện viết                                  

                                               bài 2: chữ hoa  b
I . Mục đích,  yêu cầu :
  - Củng cố cách viết chữ hoa b. Viết câu ứng dụng.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II . Chuẩn bị :    - Vở luyện viết chữ đẹp.

III . Các hoạt động dạy-  học :
* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa b.

 - GV gọi 2, 3 HS nêu lại cách viết chữ hoa b.
 - Cho HS luyện viết chữ hoa b vào bảng con.
 - Giáo viên nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2: HD HS luyện viết câu ứng dụng

 -  HS đọc câu ứng dụng : Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò,....
 - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
 - HS tập viết trên bảng con :Ba, Biết, Bạn .

 - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3: HD HS viết vào vở luyện viết

 - GVnêu yêu cầu viết các chữ :
  + Viết chữ B : 3 dòng 

  + Câu ứng dụng :     Ba tháng....biết bò.   ( 2 dòng)

                                   Biết thì...mà nghe.     ( 2 dòng)

              Bạn bè ... mới nên.    ( 4 dòng)

 - HS viết bài vào vở. GVchú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ

* HĐ4: Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 8 đến 9 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3, Củng cố, dặn dò
 - HS nhắc lại cách viết chữ hoa B.

 - GVNX tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò luyện viết cho đẹp ở bảng con.


Tiết 3:                                                            toán *
Luyện tập về tìm một trong các phần bằng nhau của một số

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập thành thạo, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .Chuẩn bị:  Vở BT Toán in, màu vẽ (BT 3).
III . Các hoạt động dạy - học:

* HĐ1: Củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

   HS mở vở BT Toán in làm BT trang 31 (HS làm bài 1, 2, 3).

Bài 1:   - HS  đọc yêu cầu bài.
   - HS làm mẫu : 1/2 của 10 bông hoa là :    10 : 2 = 5 (bông hoa).

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

     - Củng cố cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Bài 2:    - HS  đọc bài toán.

    - HS tóm tắt bài toán ra vở nháp.

    - Cho cả lớp làm vào vở BT.

    - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

    - 1HS lên bảng giải bài.                                   Bài giải 
                                                 Cửa hàng đã bán được số ki- lô gam táo là :

       42: 6 = 7 (kg)
    - HS, GV nhận xét, chữa bài.
   Đ/S : 7 kg táo
    - Củng cố về giải toán có lời văn.

Bài 3: (Nếu còn thời gian)

     - HS xác định yêu cầu bài tập.

     - HS làm bài, GV theo dõi giúp đỡ HS tô màu cho gọn.

     - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 
* HĐ 2: GV hướng dẫn HS làm bài tập ( Em làm bài tập toán)

- GV cho HS mở  tuần 5 vở : Em làm bài tập toán.

- HS tự làm tiết 2, HS,GV nhận xét chữa bài.
* HĐ3 : Củng cố, dặn dò
  - GV khắc sâu KT.

  - Nhận xét về thái độ HS. - Dặn dò xem lại bài.


             Duyệt của BGH
bài 5 :  chữ hoa e, ê, g
I. Mục đích,  yêu cầu :
  - Củng cố cách viết chữ hoa  e, ê, g. Viết câu ứng dụng.

  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị :      HS :   Vở luyện viết chữ đẹp.
III. Các hoạt động dạy- học : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa e, ê, g
    - GV gọi 2, 3 HS  nêu lại cách viết chữ hoa e, ê, g.
    - Cho HS luyện viết chữ hoa e, ê, g vào bảng con.
    - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS luyện viết câu ứng dụng

    -  HS đọc câu ứng dụng:  ếch ngồi đáy giếng,...
    - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
    - HS tập viết trên bảng con : ếch, én, gặp
    - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3 : HD HS viết vào vở luyện viết

    - GVnêu yêu cầu viết các chữ .
          + Viết chữ  e : 1dòng                   + Viết chữ  ª : 1 dòng
          + Viết chữ g : 1 dòng                   + Viết chữ  gh : 1 dòng
+ Câu ứng dụng :  

               . ếch ngồi đáy giếng : 1 dòng

               . én bay .....m​ưa rào tạnh: 2 dòng

               . em về....h​ương trời: 2 dòng 
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và kc giữa các chữ.

* HĐ4 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3, Củng cố, dặn dò 
   - HS nhắc lại cách viết chữ hoa e, ê, g.
   - GV, NX tuyên d​ương HS viết chữ đẹp. Dặn dò HS  luyện viết cho đúng, 

ChƯ​¬ng trình lớp 3 – năm học: 2016  - 2017

Tuần 1 : Từ ngày 22 -  8 -  2016 đến 26 - 8 -  2016

	Thứ ngày
	Tiết
	Môn học
	Tên bài dạy

	2
	1
	Chào cờ
	

	
	2
	Tập đọc
	

	
	3
	T§ - KC
	

	
	4
	T. Anh
	

	3(2c)
	1
	Chính tả
	 Tập chép : Có công mài sắt, có ngày nên kim.

	
	2
	K/c
	 Có công mài sắt, có ngày nên kim.

	
	3
	Toán
	  Ôn các số đến 100

	
	4
	Đạo đức
	 Học tập sinh hoạt đúng giờ.

	     4(3D)
	1
	Toán 
	T.3: Luyện tập 

	
	2
	Đạo đức
	Bài 1: Kính yêu Bác Hồ ( Tiết 1)

	
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa A

	
	4
	
	

	5(3D)
	1
	LTVC
	Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

	
	2
	Thể dục 
	T.2: Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy

	
	3
	Toán
	T.4: Cộng các số có ba chữ số ( nhớ một lần )

	
	4
	
	

	6
	1
	T. Anh
	

	
	2
	T. Anh
	

	
	3
	Toán
	

	
	4
	S. hoạt
	

	2( 3c)
	1
	Toán 
	T.1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

	
	2
	Toán *
	 Luyện  tập về đoc, viết so sánh các số có ba chữ số 

	
	3
	T Việt * 
	TĐ: Đơn xin vào Đội.

	3(2A)
	1
	Toán 
	 Tiết 2 : Ôn tập các số đến 100(tiếp )

	
	2
	Toán *
	Bài 1

	
	3
	T.ViÖt*
	Ngày hôm qua đâu rồi

	4(3B)
	1
	TNXH 
	Hoạt động thở và cơ quan hô hấp .

	
	2
	Luyện viết 
	Bài 1 : Chữ hoa  A

	
	3
	H§NGLL
	( GDATGT ) Bài 1: Giao thông đường bộ.

	5(3A)
	1
	TLV
	Nói về Đội TNTP Hồ Chí Minh. Điền vào giấy tờ in sẵn

	
	2
	T. Việt *
	TLV :Nói về Đội TNTP Hồ Chí Minh. Điền vào giấy tờ in sẵn

	
	3
	
	

	6(3a, 3b,3c)
	1
	
	

	
	2
	Thủ công 
	Gấp tàu thuỷ hai ống khói ( Tiết 1 )

	
	3
	
	


             Tiết 2:
               luyện viết
                                                  Bài 5: chữ hoa D.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố quy trình viết chữ hoa D , HS viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn KN viết chữ hoa D. Viết ®​­îc chữ cái hoa D theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:  
- Mẫu chữ hoa D.

- Vở Luyện viết 2 ( tập 1 )  

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra vở của HS.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Củng cố quy trình viết chữ hoa: D
- HS nêu lại cấu tạo chữ hoa D và cách viết .

 * HĐ 2: HD viết câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng: Dòng giống tiên rồng; Danh lam thắng cảnh. GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng. 

- GVHDHS quan sát và nhận xét về: + Độ cao của các chữ cái.

                                                           + Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

                                                           + Khoảng cách giữa các chữ ( tiếng ).

+ Nhắc HS l​ưu ý: khoảng cách của chữ D với chữ o, a.
* HĐ 3: HDHS viết vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết, HS viết theo yêu cầu.

- GVquan sát HS viết bài, uốn nắn giúp HS viết đúng và hoàn thành bài.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài - Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS VN luyện viết.
                Tiết 3:                         hoạt động ngoài giờ lên lớp
                                  Bài 5: phương tiện giao thông đường bộ

i. Mục đích yêu cầu:
- HS biết một số loại xe thường thấy đi trên đường bộ. HS phân biệt xe thô sơ và xe cơ giới và biết tác dụng của các loại PTGT.

- Biết tên các loại xe thường thấy. Nhận biết được các tiếng động cơ và tiếng còi của ô tô và xe máy để tránh nguy hiểm.

- HS không đi bộ dưới lòng đường. Không chạy theo hoặc bám theo xe ô tô, xe máy đang đi.

II. Chuẩn bị:
- HS: Sưu tầm tranh ảnh về các phương tiện giao thông.

III. CÁC HOẠT Động dạy học:

a. Giới thiệu bài.

b. Các hoạt động.

* HĐ 1: Nhận diện các phương tiện giao thông.

a. Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được một số loại PTGT đường bộ.

b. Cách tiến hành:

- GV: Quan sát các loại xe đi trên đường, chúng ta thấycó loại xe đi nhanh, có loại xe đi chậm, có xe gây tiếng ồn lớn, có xe không gây tiếng ồn. 

- HS quan sát tranh SGK.

- GV hỏi cả lớp quan sát 2 hình nhận diện, so sánh và phân biệt hai loại PTGT đường bộ.

- Các xe thô sơ và xe cơ giới có điểm gì giống và khác nhau ?

+ Đi nhanh hay chậm ?

+ Tiếng động?

+ Chở nhiều hay ít ?

+ Loại xe nào dễ gây nguy hiểm hơn ?

- GV kết luận: 

+ Xe thô sơ là: xe đạp, xe xích lô, xe bò, xe ngựa,…
+ Xe cơ giới là:ô tô, xe máy,…
+ Xe thô sơ đi chậm , ít gây nguy hiểm hơn. Xe cơ giới đi nhanh dễ gây nguy hiểm  hơn.

+ Khi đi trên đường, chúng ta cần chú ý đến âm thanh của các loại xe để tránh nguy hiểm.

- GVgiới thiệu thêm xe ưu tiên: xe cứu thương, cứu hoả, xe công an,… khi gặp mọi người thường ưu tiên cho các loại xe này đi trước.

* HĐ 3: Trò chơi.

a.  Mục tiêu: HS củng cố kiến thức ở hoạt động1.
b. Cách tiến hành: 

- GV chia lớp thành làm 4 nhóm, các nhóm thảo luận ghi ra giấy nháp các loại phương tiện giao thông theo 2 nhóm 2 cột: xe thô sơ, xe cơ giới.

- GVgọi đại diện lên trình bày .

- Các nhóm khác bổ sung.

- Gv hỏi thêm: 


. Nếu đi về quê em thích đi xe ô hay đi xe máy hay đi xe đạp.


. Có được chơi đùa dưới lòng đường hay không? Vì sao?

c ) Kết luận: Lòng đường dành cho ô tô, xe máy, xe đạp … đi lại các em không được đi lại hay đùa nghịch dưới lòng đường hay xảy ra tai nạn.

* HĐ 4: Quan sát tranh
a. Mục tiêu:Nhận thức được cần thiết phải cẩn thận khi đi trên đường có nhiều phương tiện giao thông đang đi lại.

b. Cách tiến hành: HS quan sát tranh 3, 4 SGK:

- GV: Các em thấy có loại xe nào đang đi trên đường ?

          Khi qua đường các em cần chú ý đến phương tiện nào ? Vì sao ?

c) Kết luận: Khi đi qua đường phải quan sát các loại ô tô, xe máy đi trên đường và tránh từ xa để đảm bảo an toàn.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nêu tên một số phương tiện giao thông đường bộ.
- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS luôn chấp hành luật giao thông.

 
Buổi sáng:                                                        Ngày soạn: 18 / 9 / 2015
                                                                                    Ngày dạy: Thứ sáu ngày 25 / 9 / 2015.
                                   Tiết 1:                  Tập làm văn 
                                  Trả lời câu hỏi. đặt tên cho bài.
Luyện tập về mục lục sách.

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết dựa vào tranh vẽ trả lời được các câu hỏi rõ ràng, đúng ý ( BT 1 ); Bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài. Biết  đọc mục lục một tuần ghi hoặc nói được tên các bài tập đọc trong tuần đó ( BT 3 ).
- HS có kĩ năng giao tiếp, hợp tác, tư duy sáng tạo, độc lâp , tìm kiếm thông tin.
- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:    
- Tranh SGK. 

- PP dạy học: PP làm việc nhóm, đóng vai.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV đưa ra tình huống cho HS lên đóng vai nói lời cảm ơn, xin lỗi. 
- GV, lớp  nhận xét, tuyên dương HS.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          
* H§ 1: Luyện tập quan sát tranh, trả lời câu hỏi; Đặt tên cho bài. 
+ Bài 1 ( SGK ): - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV chia nhóm tìm hiểu ND tranh + đọc lời dưới mỗi tranh.

- HS  nêu nội dung vẽ .
- Đại diện nhóm nói lại nội dung 4 tranh. Lớp nhận xét sau mỗi nhóm nói.

- GV cho các nhóm xung phong đóng vai thi kể chuyện.

- GV, lớp nhận xét tuyên dương nhóm kể, đóng vai tốt nhất.  

+ Bài 2 ( SGK ):
- GV nêu  yêu cầu của bài.
- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.
- GV nhận xét, KL những tên hợp lí. ( VD: Không vẽ lên tường. / Bức vẽ. / Bức vẽ trên 
tường. / Bức vẽ làm hỏng tường. / Đẹp mà không đẹp. / ... )
* H§ 2: Luyện tập về mục lục sách.

+ Bài 3 ( SGK ).

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS  mở mục lục sách Tiếng Việt 2, tập 1 ( từ  T.155 ), tìm tuần 6 
( trang 155 - 156 ).
- 4 HS đọc toàn bộ ND tuần 6 theo hàng ngang.
- 2 HS chỉ đọc các BT đọc của tuần 6.
- HS viết vào vở tên các Bài tập đọc trong tuần 6.
- GV chÊm, nhận xét một số bài.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, chốt lại ND luyện tập trong tiết học.
- Nhắc HS thực hành tra mục lục sách khi đọc truyện, xem sách.

                             Tiết 2:                                 Toán
                                                      T.25: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết cách giải và trình bày  bài toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhau. ( chú ý về phương pháp giải ).

- Rèn KN thực hành giải bài toán về nhiều hơn.
- HS tự giác, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị: 

- Bảng phụ - BT 2 .
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - Kết hợp luyện tập.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu bài toán, phân tích -> nêu tóm tắt bài toán:
- GV kết hợp ghi tóm tắt bài toán lên bảng:

  Tóm tắt:       Cốc                         :  6 bút chì.
                       Hộp nhiều hơn cốc:  2 bút chì.

                       Hộp                        : ... bút chì ?

- 1 HS nêu cách giải. 

- HS làm bài, 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Củng cố KN giải toán dạng nhiều hơn.

+ Bài 2: - GV gắn bảng phụ.
- HS nhận biết về ND bài toán.
- HS dựa vào tóm tắt, tự nêu đề toán + nêu cách giải.
- HS tự giải bài toán vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.
+ Bài 3: 
- HS tự viết thành đề toán sau đó trình bày bài giải.
+ Bài 4: 

- GV vẽ hình tóm tắt bài toán lên bảng, gợi ý HS: 
+ Tính độ dài đoạn thẳng CD.

+ Vẽ đoạn thẳng CD.
- HS tự làm bài, chữa bài.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​­¬ng những HS học tốt, tích cực học tập.
- Dặn HS VN ôn bài.
                               Tiết 3:                       Sinh hoạt
                                                           sinh hoạt Lớp
I. Mục đích yêu cầu:
- Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nề nếp trong tuần và đề ra phư​ơng hư​ớng phấn đấu tuần tới.

-  HS thấy đ​ược những ​ưu, khuyết điểm của mình để có hư​ớng phấn đấu, khắc phục.

- GDHS ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện.

II. Nội dung :
1. Kiểm đểm, đánh giá việc thực hiện các nề nếp trong tuần .
- Từng tổ, HS tự kiểm điểm, báo cáo.

- Lớp trư​ởng nhận xét, đánh giá chung.

- GVCN tóm tắt ư​u, khuyết điểm chính:

* Ưu điểm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Như​ợc điểm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Phư​ơng h​ướng phấn đấu trong tuần tới:
- Củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định.

- Phát huy hơn nữa những ư​u điểm và khắc phục những như​ợc điểm nêu trên.

- Chú trọng nề nếp học tập trên lớp để nâng cao chất lượng học tập, tích cực rèn luyện chữ viết, rèn nề nếp" Giữ vở sạch, viết chữ đẹp", rèn đọc.
- Thi đua học tập giữa các tổ.
3. Sinh hoạt văn nghệ.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                       N soạn: 18/9/2014.

                                                                      N dạy: Thứ năm: 25/9/2014
         Chiều
                                Tiết 2:              chính tả ( nv)  

                                     Cái trống trường em.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết lại chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu bài hai : Cái trống trường em. 

- Làm đúng các BT (phân biệt âm đầu l / n.)
- HS có ý thức giữ gìn vở sạch, viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV gọi 2 HS lên bảng viết, d​ưới lớp viết ở bảng con: chia quà, đêm khuya, tia nắng.

- Cả lớp và GV nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD nghe - viết.
- GV đọc đầu bài và bài chính tả - 2 HS đọc lại .

- GV giúp HS nắm ND bài chính tả:

+ Hai khổ thơ này nói gì ?( Nói về cái trống trường lúc các bạn HS nghỉ hè ).
- HS đọc thầm bài, nêu nhận xét:

+ Trong hai khổ thơ đầu, có mấy dấu câu, là những dấu gì ?( Có 2 dấu câu: 1 dấu chấm và 1 dấu chấm hỏi ).
+ Có bao nhiêu chữ phải viết hoa, vì sao viết hoa ? 

- HS tự tìm những tiếng khó, tập viết ở bảng con: trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, buồn, tiếng, ... .  GV quan sát, sửa sai.

- GV đọc, HS viết bài vào vở. 

- GV theo dõi, uốn nắn.

- GV đọc cả bài chính tả cho HS soát lại. 

- GV chấm một số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ Bài 2 a:

- 1 HS đọc yêu cầu của BT. Cả lớp đọc thầm lại. 

- Cả lớp làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét.

- 2, 3 HS đọc lại những câu thơ .

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.

- Củng cố cho HS về phụ âm đầu l/n.

+ Bài 3 a :

- GV cho HS thi làm bài theo nhóm dưới hình thức thi tiếp sức.

- Mỗi nhóm chọn 5 người tham gia chơi. Người cuối cùng thay mặt nhóm đọc KQ.

- Cả lớp và GV nhận xét ( về chính tả, phát âm ), KL nhóm thắng cuộc.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. 

- Tuyên dương bài viết tốt, nhắc nhở bài còn nhiều hạn chế.

                   Tiết 1:                  luyện từ và câu  

                                       Tên riêng. câu kiểu ai là gì ?
I. Mục đích yêu cầu:

- HS phân biệt các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật và nắm được quy tắc viết hoa tên riêng Việt Nam; bước đầu biết viết hoa tên Việt Nam. Biết đặt câu theo mẫu Ai ( cái gì, con gì ) - là gì ?. 

- Rèn kĩ năng viết tên riêng và đặt câu theo mẫu Ai, là gì?

- HS tích cực học tập.

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ BT 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS đặt câu hỏi và TLCH về: Ngày , tháng, năm; Tuần, ngày trong tuần.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

           GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HDHS làm BT ( SGK - T.44 ).

+Bài 1

- HS đọc yêu cầu của BT.
- GV đưa bảng phụ ghi , giúp HS nắm chắc yêu cầu của bài.
- HS phát biểu ý kiến. Cả lớp và GV nhận xét, chốt kiến thức.

-> Tên riêng của người, sông, núi, ... phải viết hoa.

- HS đọc TL ghi nhớ.
+Bài 2
- HS đọc yêu cầu của bài.
- GV: Mỗi em chọn tên 2,3 bạn trong lớp, viết đầy đủ họ tên.

+Sau đó viết  ít nhất  tên một dòng sông ( hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi, ... ) ở địa phương .

- HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài. 

+Bài 3
- GV HDHS nắm yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm câu mẫu, lớp nhận xét.

- HS làm bài vào vở BT, một HS đọc bài.

- Cả lớp và GV nhận xét. VD: 

+ Trường em là Trường Tiểu học Thượng Quận.

+ Môn học em yêu thích nhất là môn Toán.

+ Làng em là làng văn hoá.

+ Xóm em ở sát chân đê.

3. Củng cố, dặn dò:

- 1, 2 HS nhắc lại ghi nhớ.

- GV nhận xét tiết học, động viên HS.


                       Tiết 2:                  luyện từ và câu * 

                                         ôn: tên riêng - câu kiểu ai là gì?
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố về viết tên riêng của từng sự vật và quy tắc viết hoa tên riêng Việt Nam. Câu mẫu Ai là gì? 

- HS nắm chắc kiến thức vận dụng vào làm bài nhanh, chính xác.

- HS tích cực học tập.

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HDHS làm BT1 trong VBT in.

- GVHDHS tự làm các bài trong VBTin, sau đó chữa bài, nhận xét, chốt kiến thức.

+ Bài 1: HS nêu sự khác nhau các từ ở nhóm 1 và 2. 

- Củng cố quy tắc viết hoa: Tên riêng của người, sông, núi…

+ Bài 2:

- HS làm bài theo yêu cầu.

- HS viết tên 3, 4 bạn trong lớp, tên riêng 1 con sông, ngọn núi,... 2 HS lên bảng làm bài, chữa bài, nhận xét.

+ Bài 3:

- HS đặt câu dựa vào gợi ý để làm bài, 3 HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc bài, lớp nhận xét về cấu trúc ngữ pháp và mẫu câu.

- Củng cố câu kiểu Ai là gì?
+ Bài 4:
- Viết tên thôn, xã, huyện, tỉnh nơi em ở.

- HS làm xong HS nêu cách viết. 
3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố câukiểu Ai là gì?, quy tắc viết hoa.

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập.

   Chiều
                                   Tiết 1:                  tiếng việt *  
TLV: ôn: Trả lời câu hỏi. đặt tên cho bài.

Luyện tập về mục lục sách.

I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố cho HS cách tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài, tra và ghi lại mục lục  tên các bài tập đọc trong 1 tuần .
- HS có kĩ năng giao tiếp, hợp tác, tư duy sáng tạo, độc lâp , tìm kiếm thông minh.

- HS tích cực học tập.

II. chuẩn bị:    
- HS: VBTTV in.

- GV: một số quyển truyện thiếu nhi.

III. các hoạt động dạy học:      
1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp ôn.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:          
* HĐ 1: HS làm bài tập 1- VBTTV in( T20, 21)
- 1HS đọc yêu cầu của bài: Dựa vào tranh, trả lời câu hỏi. Cả lớp đọc thầm lại, suy nghĩ.

- GV cho 1,2 HSKG nói lại toàn bộ nội dung 4 tranh.
- HS tự viết lại bài vào vở. GV chấm một số bài, nhận xét: Nội dung bài viết, lỗi chính tả, cách trình bày.

- 1,2 HSKG kể thành 1 câu chuyện. 

* HĐ 2: HDHS làm BT 2 - VBTTV in( T 21)
- 1 HS đọc yêu cầu của bài: Đặt tên cho câu chuyện.
- HS tự tìm tên , viết vào bài.

- GV gọi một số HS đọc bài. lớp nhận xét.

- GV nhấn mạnh cho HS cách chọn tên cho câu chuyện.
* HĐ 3: HDHS làm BT 3 VBTTV in( T21)
- HS đọc yêu cầu bài, tự tra mục lục ,viết tên các bài TĐ tuần 6 vào vở.
- GV giúp đỡ HS hoàn thành bài.

- GV chia truyện cho các tổ, các tổ tra mục lục theo yêu cầu của lớp trưởng.

+ Lớp trưởng điều hành. Tổ nào tìm được nhanh, đúng thì mỗi lần được 1 điểm 10. Làm 5 lần như vậy, tổng kết xem tổ nào thắng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, chốt lại ND tiết học.

- Nhắc HS thực hành tra mục lục sách khi đọc truyện, xem sách.


               Tiết 2:                                   Toán *
luyện tập giải toán về nhiều hơn.
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cách giải và trình bày bài toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhau. Bước dầu HS biết tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. 

- Rèn KN thực hành giải bài toán về nhiều hơn.

- HS tự giác, tích cực học tập.
II. Chuẩn bị: 

- VBTTin- T27.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Kết hợp ôn tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

 HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( VBTTin - T27 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1:

- HSTB nêu bài toán , phân tích để nêu tóm tắt bài toán:

- GV kết hợp ghi tóm tắt bài toán lên bảng( tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng). HS nhìn tóm tắt đọc lại đề toán. GV nhấn mạnh từ bài 1để các bài sau HS có thể tự làm được. 
- 1 HS nêu cách giải. 

- HS giải bài toán. 1 HS lên bảng trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố về tóm tắt và giải toán dạng nhiều hơn.

+ Bài 2:

- HS nhìn vào tóm tắt đọc thành đề toán, phân tích đề bài, 1 HS nêu cách làm.

- Lớp tự giải, 1 HS lên chữa bài, lớp nhận xét.

- Củng cố giải toán về nhiều hơn.

+ Bài 3: 
- HS tự đọc thành đề toán sau đó trình bày bài giải.
+ Bài 4: 

- GV cho HS đọc đề, tự vẽ hình ra vở.

- Sau đó thực hành vẽ đoạn thẳng CD. GV nhấn mạnh cho HS cách vẽ đoạn thẳng.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

* HSTB các em có thể làm 3 bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ cách giải bài toán về nhiều hơn.
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